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Toà án nhân dân huyện Trùng Khánh - tỉnh Cao Bằng 
 

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông La Văn Viên. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

          1. Ông Nông Thế Hạp 

         2. ¤ng Phương Văn Tư 

- Thư ký phiên toà: bà Công Thị Xuân - Thư ký Toà án nhân dân huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trùng khánh tham gia phiên tòa: ông 

Nông Ích Bộ, Kiểm sát viên. 

         Ngày 19 tháng  4  năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Trùng Khánh, 

tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai theo thủ tục thông thường vụ án thụ lý số:   

09/2018/TLST-HNGĐ ngày 05 tháng 03 năm 2018. Về việc xin ly hôn, tranh chấp 

nuôi con theo Quyết định ®ưa vụ án ra xét xử số: 09 /2019/QĐXX-ST ngày 30 

tháng 03 năm 2018 giữa các ®ư¬ng sự: 

 1. Nguyên đơn: Đàm Đặng H, sinh năm 1978  

Trú tại: Phố H- thị trấn Q - huyện Q - tỉnh Cao Bằng. (Có mặt) 

 2. Bị đơn: Đặng Thị H,  Sinh năm 1981 

Trú tại: phố T - xã T - huyện T - tỉnh Cao B»ng.(Có mặt) 

                                  Nội dung vụ án: 

            Tại đơn khởi kiện đề ngày 28 tháng 02 năm 2018 và trong quá trình xét 

xử, nguyên đơn Đàm Đặng H trình bày như sau: Tôi (H) và chị H kết hôn vào 



ngày 05/4/2013, Việc kết hôn trên cơ sở tìm hiểu, tự nguyện đến với nhau. Có giấy 

đăng ký kết hôn tại UBND thị trấn Q. Sau khi kết hôn vợ chồng có tình cảm sống 

hoà thuận, hạnh phúc, đã có thời gian sống chung và có 1 con chung đặt tên là Đàm 

Đặng T A sinh ngày 08/01/2014 hiện nay con ở với chị H tại phố T, xã T, huyện T, 

tỉnh Cao Bằng.  

         Nguyên nhân lý do tôi xin ly hôn chị H là vì: Trong thời gian sống chung vợ 

chồng không được hoà thuận, gia đình không hạnh phúc, sau khi con được 02 

tháng thì chị H đã bỏ về nhà mẹ đẻ tại phố T, xã T cho đến nay. Trong quá trình 

chung sống tôi không hề đánh đập, chửi bới vợ, tôi luôn yêu thương vợ và con 

nhưng không hiểu vì lý do gì chị H lại bỏ về nhà bố mẹ đẻ không quan tâm đến 

chồng và gia đình chồng. Do đó, hạnh phúc gia đình không đạt được nên tôi xin ly 

hôn. Chúng tôi chính thức cắt đứt quan hệ vợ chồng từ tháng 03 năm 2015 đến 

nay.           

          Nay tôi yêu cầu Tòa án giải quyết cho tôi và chị H được ly hôn; Về con 

chung tôi yêu cầu được trực tiếp nuôi dưỡng cháu Đàm Đặng T A và không yêu 

cầu chị H cấp dưỡng nuôi con. Về tài sản không có, không yêu cầu Tòa án giải 

quyết. 

            Tại bản tự khai  ngày 20 tháng 03 năm 2018 và trong quá trình tố tụng,  

bị đơn Đặng Thị H trình bày như sau: Tôi (H) và anh H kết hôn vào ngày 

05/4/2013, Việc kết hôn trên cơ sở tìm hiểu, tự nguyện đến với nhau. Có giấy đăng 

ký kết hôn tại UBND thị trấn Q. Sau khi kết hôn vợ chồng có tình cảm cuộc sống 

hoà thuận, hạnh phúc, đã có thời gian sống chung và có 01 con chung đặt tên là 

Đàm Đặng T A sinh ngày 08/01/2014 hiện nay con ở với tôi tại phố T – xã T - 

huyện T.  

          Nguyên nhân, lý do anh H xin ly hôn: Trong thời gian chung sống với nhau 

chúng tôi thường xảy ra mâu thuẫn, cụ thể là anh H thường đòi tiền tôi lúc 

5.000.000đ, lúc thì 10.000.000đ với lý do trả nợ (Tiền do lúc tôi chưa xây dựng gia 

đình tích góp được). Do đòi quá nhiều lần, có lúc không đáp ứng được anh H nóng 

nẩy đập phá đồ đạc trong nhà và đuổi đánh tôi.  

           Ngày 08/01/2014 tôi sinh con, sau khi sinh con tôi bị sản giật anh H không 

những không chăm sóc mà còn suốt ngày mắng chửi. Sống trong tình cảnh như 

vậy, tôi không chịu đựng được. Khoảng tháng 03 năm 2014 tôi ôm con chưa đầy 

02 tháng tuổi về nhà bố mẹ đẻ nương tựa cho đến nay. Từ lúc tôi về nhà bố mẹ đẻ 

đến nay anh H không chu cấp hỗ trợ tôi nuôi con đồng nào.  

         Chúng tôi đã chính thức cắt đứt quan hệ vợ chồng từ tháng 03 năm 2015 ®Õn 



nay. 

          Nay anh H yêu cầu được ly hôn tôi nhất trí ly hôn; Về con chung tôi xin 

được trực tiếp nuôi dưỡng và yêu cầu anh H cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 

2.000.000đ. Về tài sản không có gì, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trùng Khánh phát biểu quan điểm:  

Qua nghiên cứu hồ sơ thấy rằng, về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong 

quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký là đúng 

quy định của pháp luật.  

 Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết vụ án: Đây là quan hệ tranh 

chấp ly hôn, nuôi con chung. Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Bộ luật Tố tụng 

Dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh 

Cao Bằng. 

Về nội dung vụ án: Áp dụng Khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 53, Điều 55, 

khoản 1 Điều 56, Điều 57, Điều 81, Điều 82, Điều 83 và Điều 84 Luật hôn nhân và 

gia đình năm 2014;  áp dụng khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, Điều 39 

Bộ luật Tố tụng Dân sự;   

- Chấp nhận đơn khởi kiện của anh Đàm Đặng H yêu cầu xin ly hôn với chị 

Đặng Thị H.  

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016, 

anh Hòa phải chịu 300.000 đồng án phí ly hôn sơ thẩm và 300.000đ án phí cấp 

dưỡng. 
 

Nhận định của tòa án:  
 

        Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đã ®ưîc kiểm tra xem xét 

tại phiên toà, ý kiến của ®ư¬ng sự và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà.       

 [1] Về tố tụng Dân sự: Anh H và chị H có đăng ký kết hôn theo đúng quy định 

của pháp luật. Anh H có đơn đề nghị Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Cao Bằng giải 

quyết việc hôn nhân của anh chị. Theo quy định tại khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 

35, khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng Dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Toà án nhân dân huyện T. 

        [2] Về quan hệ hôn nhân: Quan hệ hôn nhân giữa anh H và chị H là quan hệ 

hợp pháp, kết hôn trên cơ sở tự nguyện, có giấy đăng ký kết hôn vào ngày 05 tháng 



4 năm 2013 tại UBND thị trấn Q, huyện Q, tỉnh Cao Bằng. Xét thấy, về mặt tình 

cảm vợ chồng, thực tế đã có cuộc sống chung được 02 năm, cuộc sống rất hạnh 

phúc và đã có với nhau 01 con chung tên là Đàm Đặng T A sinh ngµy 08/01/2014. 

Tuy nhiên, trong quá trình chung sống vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, cụ thể 

là anh H thường đòi tiền, đôi lúc không đáp ứng được anh Hoà đập phá đồ đạc 

trong nhà và đuổi đánh chị H và đã cắt đứt quan hệ vợ chồng từ tháng 03/ 2015 đến 

nay. 

        Tòa án cũng đã tiến hành hòa giải nhiều lần để hai anh chị quay về đoàn tụ gia 

đình, nhưng anh chị tự nguyện được ly hôn. Tại phiên tòa hôm nay, anh chị vẫn 

giữ nguyên yêu cầu đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết cho anh chị được ly hôn.            

Như vậy, việc anh H làm đơn xin ly hôn với chị H là có căn cứ, đúng với các quy 

định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. 

        [3] Về con chung: Trong quá trình sống chung, anh H và chị H có 01 con 

chung tên Đàm Đặng T A sinh ngµy 08/01/2014. Hiện nay, cháu Đàm Đặng T A 

vẫn ở với chị H tại Phố T, xã T, huyện T, tỉnh Cao Bằng. Xét thấy yêu cầu chị H 

được trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc con chung là có căn cứ, mặc dù hiện nay chị 

Huệ không có nguồn thu nhập ổn định nhưng vấn đáp ứng được cuộc sống hàng 

ngày để nuôi con; anh H tuy có nghề lái xe nguồn thu nhập không ổn định lúc có, 

lúc không nên không thể nuôi con chung ăn học được tốt như chị H. Hơn nữa, việc 

chăm sóc, nuôi dưỡng, từ lúc đẻ ra được 02 (Hai) tháng chị H bỏ về nhà Mẹ đẻ cho 

đến nay đều do một mình chị H lo toan anh H không hề quan tâm đến con. Do đó, 

giao con chung cho chị H trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con đến tuổi 

trưởng thành (18 tuổi) hoặc khi có sự thay đổi khác và anh H phải cấp dưỡng hàng 

tháng theo qui định của pháp luật. 

Anh H có quyền đi lại thăm nom con chung, không ai được cản trở. 

        [4] Về tài sản: Tài sản hồi môn ngày cưíi, tài sản chung, tài sản riêng không 

có không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

[5] Về cấp dưỡng nuôi con chung: Anh H phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi 

con hàng tháng theo qui định của pháp luật. 

[6] Về án phí dân sự sơ thẩm: Anh H là nguyên đơn nên phải chịu án phí dân 

sự sơ thẩm và án phí cấp dưỡng nuôi con. 

[7] Về quyền kháng cáo: Anh H và chị H được quyền kháng cáo bản án theo 

quy định của pháp luật.   

        Vì các lẽ trên,     



Quyết định    

áp dụng khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 53, Điều 55, khoản 1 Điều 56, khoản 

1 Điều 57, khoản 1, 2 Điều 81, Điều 82, Điều 83 và Điều 84 Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014; Áp dụng khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 35, Điều 39, khoản 4 

Điều 147, Điều 227, Điều 271, khoản 1 Điều 273 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 

2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 quy định về thu nộp 

án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Về quan hệ hôn nhân: Công nhận anh H và chị H tự nguyện thuận tình ly 

hôn. 
 

2. Về nuôi con chung: Giao con chung Đàm Đặng T A, sinh ngày 08 tháng 

01 năm 2014 cho Đặng Thị H trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con chung 

đến tuổi trưởng thành (18 tuổi) hoặc khi có sự thay đổi khác. Anh H phải có nghĩa 

vụ cấp dưỡng nuôi con hàng tháng là 650.000đ (Sáu trăm năm mươi nghìn đồng 

chẵn). Thời gian cấp dưỡng được tính từ tháng 5 năm 2018. 

           Anh H có quyền, nghĩa vụ đi lại thăm nom con không ai được cản trở. 
 

3. Về tài sản chung: Không yêu cầu Tòa án giải quyết.                        
 

        4. Về án phí: Anh H phải nộp 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tiền án phí 

sơ thẩm dân sự và 300.000đ án phí cấp dưỡng để sung công quỹ Nhà nước. X¸c 

nhận anh H đã nộp 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí tại Chi cục 

thi hành án dân sự huyện Trùng Khánh theo biên lai số AB/2012/00945, ngày 05/ 

3/2018. Anh H còn phải nộp 300.000đ án phí cấp dưỡng sung công quỹ nhà nước.  

5. Báo cho các đương sự được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án.   

Nơi nhận:                                                      TM. Hội đồng xét xử sơ thẩm 

- TAND tỉnh Cao Bằng;                                     Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 
- VKSND - TK;                                                                                           (đã ký) 
- Các ®ư¬ng sự; 
- THADS-TK; 

- UBND thị trấn Q; 

-UBND xã T; 
- Lu hồ sơ vụ án.                                                      
                                                                                        La Văn Viên 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


